
 

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
SAU 4 KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG 

Lê Thành ý(*) 

rong quá trình xây dựng đất nước, 
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn 

coi trọng vị trí của khoa học và vai trò 
của đội ngũ trí thức trong phát triển 
kinh tế-xã hội. Quan điểm khoa học và 
công nghệ (KH&CN) là quốc sách hàng 
đầu, là nền tảng của công nghiệp hóa, 
hiện đại hoá luôn được khẳng định 
trong các văn kiện của Đảng. Đại hội 
Đảng lần thứ VIII (tháng 6/1996) đã 
xác định tầm quan trọng của KH&CN 
và coi đó là quốc sách hàng đầu để nâng 
cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi 
dưỡng nhân tài (1). Qua 4 kỳ Đại hội 
(VIII, IX, X, XI), sự nghiệp KH&CN đã 
có những kết quả đáng kể; đóng góp 
thiết thực vào phát triển kinh tế, đảm 
bảo an ninh quốc phòng, cải thiện an 
sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc 
sống; đưa đất nước tiến tới hội nhập 
toàn cầu và đưa nền kinh tế từ kém 
phát triển trở thành nước có thu nhập 
trung bình. 

Mặc dù có những thành công, song 
so với mục tiêu phát triển, sự nghiệp 
KH&CN cho đến nay vẫn chưa tương 
xứng với tiềm năng và kỳ vọng về một 
quốc sách hàng đầu; chưa trở thành 
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã 

hội và khắc phục tình trạng tụt hậu so 
với các nước trong khu vực. 
I. Đường lối phát triển khoa học và công nghệ từ 
sau Đại hội VIII của Đảng 

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VIII, 
tại Hội nghị lần thứ 2 BCH Trung ương 
Đảng đã quyết định lấy phát triển giáo 
dục-đào tạo và KH&CN là nội dung đột 
phá; chỉ ra định hướng chiến lược cơ 
bản trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá và những nhiệm vụ cần làm 
đến năm 2010 (2). (*) 

Những năm 1996-2000, theo hướng 
cải cách thích ứng với kinh tế thị 
trường, Đảng và Nhà nước ta đã có 
những chính sách kịp thời, điều chỉnh, 
sắp xếp lại tổ chức nghiên cứu KH&CN; 
chuyển đổi hình thức sự nghiệp của các 
cơ quan nghiên cứu triển khai (R&D) 
sang thành lập doanh nghiệp KH&CN 
nhà nước. Đáng lưu ý là những chủ 
trương, quyết sách của Đảng đã được 
thể chế hóa thành luật và từ năm 2000, 
đầu tư cho KH&CN được xác định ở 
mức 2% tổng chi ngân sách hàng năm. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX 
(tháng 4/2001) và Hiến pháp sửa đổi 

                                                
(*) TS., Chi hội Nhà báo Quản lý kinh tế VJA. 
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năm 2001 khẳng định, giáo dục-đào tạo 
và KH&CN có vai trò quốc sách hàng 
đầu, là nền tảng, động lực đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Giai 
đoạn 2001-2005, Luật Khoa học và 
Công nghệ cùng với Luật Sở hữu trí tuệ 
đã trở thành những bộ luật cơ bản điều 
chỉnh hoạt động KH&CN. Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 6 (BCH Trung ương Đảng 
khóa IX) của Chính phủ đã tập trung 
vào đổi mới quản lý và tổ chức, tạo lập 
thị trường, phát triển tiềm lực và tập 
trung thực hiện những nhiệm vụ trọng 
điểm. Theo đó, chiến lược phát triển, các 
đề án đổi mới cơ chế quản lý hoạt động 
KH&CN, phát triển thị trường đến năm 
2010 và quy chế quản lý hoạt động khoa 
học xã hội nhân văn đã được thông qua. 
Cùng với những khu công nghệ cao quốc 
gia (Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh), nhiều 
phòng thí nghiệm trọng điểm và Quỹ 
Phát triển KH&CN được hình thành; hệ 
thống văn bản pháp luật và quản lý ban 
hành đã góp phần thiết thực thực hiện 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 
các tổ chức KH&CN nhà nước. 

Báo cáo của BCH Trung ương Đảng 
khoá IX tại Đại hội X (tháng 4/2006) 
nhấn mạnh: phấn đấu đến năm 2010 
đưa năng lực KH&CN nước ta đạt trình 
độ của các nước tiên tiến trong khu vực; 
việc đổi mới cơ chế quản lý tiến hành 
theo hướng Nhà nước tập trung đầu tư 
cho các chương trình quốc gia, xây dựng 
tiềm lực KH&CN nhằm đạt trình độ 
thế giới ở một số lĩnh vực trọng điểm. 
Theo đó, nguồn lực đầu tư cần đa dạng, 
đẩy mạnh hội nhập quốc tế và huy động 
mọi thành phần kinh tế cùng tham gia 
vào hoạt động KH&CN (3). 

Trong chủ trương phát triển đến 
năm 2010, Bộ Chính trị khẳng định: 

Phải coi đẩy mạnh phát triển KH&CN 
từ nay đến 2020 là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu và thường xuyên trong cả thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước. Đây là việc làm có ảnh 
hưởng quyết định đến chất lượng tăng 
trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh 
tranh của nền kinh tế... Cương lĩnh xây 
dựng đất nước được thông qua tại Đại hội 
Đảng lần thứ XI (2011) cũng khẳng định: 
Giáo dục-đào tạo và KH&CN có sức 
mạnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn 
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài...; phát 
triển giáo dục-đào tạo cùng với KH&CN 
là quốc sách hàng đầu trong phát triển 
đất nước... Đảng chủ trương phát triển, 
sử dụng đồng bộ có hiệu quả cơ sở vật 
chất và nguồn nhân lực; tập trung đầu tư 
cho các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia, 
các gải pháp KH&CN cho những sản 
phẩm chủ lực, mũi nhọn... (4). 

Thực hiện chủ trương phát triển 
KH&CN của Đảng, hệ thống luật pháp 
dần được hoàn thiện với những đạo luật 
điều chỉnh chuyển giao công nghệ, công 
nghệ cao, đo lường tiêu chuẩn kỹ thuật 
và chất lượng sản phẩm hàng hóa... và 
nhiều Nghị định để cụ thể hóa việc thực 
hiện. Đặc biệt, các chiến lược, quy 
hoạch, chương trình, đề án phát triển 
quốc gia đến năm 2020... đã định hướng 
và hình thành khung pháp lý, tạo môi 
trường cho hoạt động KH&CN phát 
triển. Thực thi 8 đạo luật chuyên ngành 
với hàng trăm văn bản dưới luật, ngành 
KH&CN đã từng bước khắc phục những 
mâu thuẫn, chồng chéo; tạo điều kiện 
thuận lợi cơ bản cho các tổ chức và cá 
nhân hoạt động KH&CN. 

Theo hướng kiện toàn bộ máy quản 
lý các cấp; tách biệt chức năng, định rõ 
vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức quản 
lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp; 
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việc đổi mới cơ chế quản lý đã hướng 
vào nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động thông qua tăng cường tính 
công khai, minh bạch của phương thức 
tuyển chọn và đa dạng hóa việc giao 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Theo ý 
kiến của nhiều chuyên gia, những đổi 
mới đã tạo tiềm lực đáng kể, bước đầu 
giải phóng sức sáng tạo của cộng đồng 
khoa học, sản phẩm nghiên cứu đã có 
những ứng dụng trong một số lĩnh vực 
quan trọng, phục vụ tăng trưởng kinh 
tế, cải thiện an sinh xã hội, nâng cao 
chất lượng cuộc sống và góp phần tích 
cực vào củng cố quốc phòng, giữ vững 
an ninh quốc gia. 

II. Một số kết quả nổi bật  

Sau 16 năm Nghị quyết Trung ương 
2 (Khoá VIII) đi vào cuộc sống, KH&CN 
đã tạo tiềm lực đáng kể, góp phần thiết 
thực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. Điển hình nhất 
là việc KH&CN đã tham gia tích cực 
vào thúc đẩy ứng dụng và đổi mới trong 
các ngành kinh tế, nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, cải thiện tốc độ 
tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp và nền kinh tế. 

1. Tiềm lực KH&CN 

Tiềm lực KH&CN được đánh giá bởi 
hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực con người, 
khả năng tài chính và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN. Đến nay, hạ tầng 
phục vụ nghiên cứu phát triển và ứng 
dụng kỹ thuật ở nước ta đã được nâng 
cấp và cải thiện, đặc biệt đối với công 
nghệ thông tin. Nguồn lực tài chính 
được Nhà nước tăng cường, với mức chi 
ngân sách gia tăng bình quân 
16,5%/năm. Cả nước hiện có hơn 1.600 
tổ chức KH&CN với nguồn nhân lực 

khoảng 4,28 triệu người có trình độ từ 
cao đẳng trở lên. 

Từ các nhân tố hình thành tiềm lực 
KH&CN có thể thấy, đội ngũ lao động 
có trình độ trên đại học tăng nhanh 
(hiện nay cao gấp 4,6 lần năm 1996). 
Với tổng số 125,3 nghìn người, ở độ tuổi 
bình quân 38,5, đây là lực lượng giàu 
tiềm năng cho các hoạt động KH&CN 
sau này (6). Cùng với lực lượng lao 
động, tổ chức KH&CN cả nước đã 
không ngừng phát triển. Cả nước hiện 
có 2 viện quốc gia với nhiều viện nghiên 
cứu chuyên ngành trực thuộc, trên 433 
tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang bộ và 
340 tổ chức thuộc các hội và liên hiệp 
các hội khoa học kỹ thuật với xu hướng 
tăng nhanh các đơn vị ngoài nhà nước 
(chiếm trên 56%) (6). Ngoài cải thiện, 
nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho các cơ quan nghiên cứu, Nhà 
nước đã xây dựng 17 phòng thí nghiệm 
trọng điểm quốc gia và hệ thống khu 
công nghệ cao, tập trung phát triển 
công nghệ thông tin ngày càng lớn 
mạnh. Tại 3 miền Bắc, Trung, Nam đã 
có 3 khu công nghệ cao quốc gia, 8 khu 
công nghệ phần mềm ở các thành phố 
lớn, 12 khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao... Nhờ 2 vệ tinh viễn thông 
hoạt động, Việt Nam đã khẳng định 
chủ quyền không gian và vùng phủ 
sóng không ngừng mở rộng. Thị trường 
viễn thông cả nước hiện có 12 doanh 
nghiệp hạ tầng mạng, 8 doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, 6 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động 
và trên 90 doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ Internet. Hệ thống này đang đảm 
bảo hoạt động cho trên 10,2 triệu thuê 
bao điện thoại cố định, 120 triệu thuê 
bao di động và trên 30 triệu người sử 
dụng Internet (7). Với những kết quả 
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đạt được, Việt Nam được xếp trong 
nhóm 15 nước hấp dẫn nhất thế giới về 
công nghệ phần mềm và có tên trên bản 
đồ IT toàn cầu. 

Với mức chi 2% ngân sách cho hoạt 
động KH&CN được duy trì liên tục từ 
năm 2000 đến nay, Nhà nước đã đầu tư 
đáng kể để xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 
Ngoài nguồn ngân sách, đầu tư xã hội 
đã được khởi động. Hiện có trên 20 tỉnh, 
thành phố và hàng trăm doanh nghiệp 
lập Quỹ phát triển KH&CN. Một số 
doanh nghiệp đã thành lập viện nghiên 
cứu, trường đại học và dành tới 5% thu 
nhập cho hoạt động này. Tuy nhiên, 
theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng 
đầu tư xã hội cho KH&CN nước ta đang 
còn khiêm tốn, chưa tới 1% GDP, trong 
đó, đầu tư ngoài nhà nước dưới 30% (8). 

2. Đóng góp của KH&CN vào phát 
triển đất nước  

Bằng những nỗ lực của toàn Đảng, 
toàn Dân, hoạt động KH&CN đã có 
những đóng góp thiết thực vào quá 
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và 
phát triển đất nước. Nhiều công trình 
khoa học xã hội và nhân văn đã khẳng 
định lịch sử hình thành, phát triển 
dân tộc; chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ 
quốc gia; xây dựng và phát huy yếu tố 
con người trong phát triển kinh tế-xã 
hội. Kết quả nghiên cứu đã làm sáng 
tỏ, cung cấp luận cứ cả về khoa học và 
thực tiễn trong hoạch định đường lối, 
chủ trương lãnh đạo của Đảng; phục 
vụ đổi mới hệ thống chính trị, xác định 
mô hình phát triển kinh tế, hoàn thiện 
hệ thống luật pháp trong quá trình 
chuyển đổi.  

Đặc biệt các chương trình, dự án 
điều tra kinh tế, xã hội và môi trường 
đã cung cấp dữ liệu cần thiết để đánh 

giá tiềm năng và lợi thế trong hoạch 
định chiến lược phát triển ở các vùng, 
miền khác nhau. 

Từ những chính sách và định hướng 
chiến lược, hoạt động khoa học-kỹ thuật 
đã đóng góp tích cực vào ứng dụng và 
đổi mới công nghệ trong các ngành kinh 
tế kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, cải thiện tốc độ tăng 
trưởng, năng lực cạnh tranh doanh 
nghiệp và toàn nền kinh tế.  

Trong công nghiệp, việc ứng dụng 
và đổi mới công nghệ đã thúc đẩy tăng 
trưởng sản xuất. 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong 
nông nghiệp đã đóng góp tới 30% giá trị 
tăng trưởng và nâng kim ngạch xuất 
khẩu nông-lâm-ngư nghiệp lên 20 tỷ 
USD/n¨m.  

Cùng với hạ tầng kỹ thuật, hoạt 
động nghiên cứu và ứng dụng công 
nghệ thông tin đã giúp ngành có sự 
phát triển vượt trội, tổng doanh thu 
năm 2011 đạt 17 tỷ USD (gấp 19 lần 
năm 2000). Viễn thông Việt Nam được 
xếp hạng thứ 13 cả về quy mô và tốc độ 
phát triển trên thị trường châu ¸. 
Trong giao thông, xây dựng, việc làm 
chủ công nghệ thiết kế, giám sát, xây 
lắp các công trình mang tầm khu vực 
đã mở ra triển vọng mới cả trong xây 
dựng cảng biển, sân bay...…  

Cùng với đó là những cải thiện về 
môi trường pháp lý, các quyền về tài 
sản trí tuệ, giao dịch mua bán công 
nghệ được thừa nhận, định chế trung 
gian kết nối cung cầu, xúc tiến thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu hình 
thành, đã giúp thị trường công nghệ 
khởi sắc và hứa hẹn nhiều tiềm năng. 
Với lượng giao dịch, mua bán giai đoạn 
2006-2010 cao gấp 3 lần năm năm 
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trước đó và tổng giá trị giao dịch mua 
bán công nghệ 10 năm gần đây đạt trên 
20.000 tỷ đồng (7), thị trường công nghệ 
có nhiều triển vọng phát triển khi cơ 
chế thị trường được hoàn thiện hơn. 

III. Tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra 

Mặc dù có những kết quả ấn tượng 
với những nhân tố mới xuất hiện, song 
nghiêm túc kiểm điểm theo tư tưởng chỉ 
đạo và kỳ vọng của các kỳ Đại hội Đảng 
(từ Đại hội VIII đến nay) thì hoạt động 
KH&CN nước nhà đang còn nhiều khó 
khăn, thách thức. Trên phạm vi cả 
nước, dễ dàng nhận thấy KH&CN chưa 
có vai trò động lực phát triển trên nhiều 
lĩnh vực, tiềm lực có nguy cơ tụt hậu so 
với khu vực và thế giới, đặc biệt cơ chế 
quản lý bộc lộ nhiều lúng túng, chưa 
huy động được lực lượng xã hội, nhất là 
doanh nghiệp thực sự tham gia. 

Trong hoàn cảnh khó khăn của nền 
kinh tế, Nhà nước đã tập trung nỗ lực 
đầu tư nâng cao tiềm lực KH&CN cả về 
cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực 
chất lượng cao và mở mang các cơ sở 
nghiên cứu, đào tạo. Tuy nhiên, hệ 
thống tổ chức KH&CN phân bổ chưa 
hợp lý giữa các vùng, miền và lĩnh vực, 
còn chồng chéo chức năng và nhiệm vụ; 
tập trung ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí 
Minh; 2 viện quốc gia chưa trở thành 
đầu tàu lan tỏa trong phát triển các 
ngành và lĩnh vực KH&CN trọng điểm.  

Đội ngũ cán bộ KH&CN gia tăng 
nhanh về số lượng nhưng chất lượng và 
năng lực chuyên môn còn nhiều hạn 
chế; thiếu các nhà khoa học có trình độ 
đáp ứng khả năng chủ trì nhiệm vụ 
nghiên cứu quốc gia; số đông nhà 
nghiên cứu được đào tạo cơ bản đã ở lứa 
tuổi cao (hơn 60% tiến sĩ trên 50 tuổi) 
khiến tình trạng hẫng hụt về thế hệ 

trong tổ chức nghiên cứu, đào tạo có xu 
hướng ngày một gia tăng. Bất cập 
trong sử dụng nguồn nhân lực KH&CN 
còn thể hiện ở sự phân bổ không đồng 
đều trên các vùng lãnh thổ khi tập 
trung hầu hết ở vùng đồng bằng phía 
Bắc và những thành phố lớn, những 
vùng có tiềm năng phát triển rộng lớn 
rất khó thu hút (Tây Nguyên chỉ có 
khoảng 2%). Điều này đã hạn chế 
không nhỏ việc khai thác lợi thế vùng, 
miền của cả nước. 

Cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật 
KH&CN tuy chưa lớn nhưng đã bộc lộ 
nhiều điểm yếu trong vận hành và phối 
hợp khai thác sử dụng. Do đầu tư thiếu 
đồng bộ, phân bổ chưa hợp lý, cá biệt là 
sự trùng lắp và thiếu quy chế sử dụng 
chung nên nhiều phòng thí nghiệm hiện 
đại chưa đi vào hoạt động hoặc hoạt 
động với hiệu quả thấp. Do thiếu cơ chế 
đặc thù, các khu công nghệ cao quốc gia 
chậm đi vào hoạt động. Đến nay, khu 
công nghệ cao Hòa Lạc và Tp. Hồ Chí 
Minh vẫn chưa thực sự trở thành trung 
tâm phát triển KH&CN của vùng. 

Phân tích vai trò động lực của 
KH&CN, các nhà nghiên cứu cho rằng, 
lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 
và khoa học tự nhiên còn thiếu vắng 
những công trình, sản phẩm mang tính 
đột phá. Số lượng nghiên cứu nhiều, 
song phân tán, ít có giá trị cao về lý 
luận và thực tiễn; thiếu công trình đủ 
sức thuyết phục hoặc đề xuất luận cứ 
kịp thời, thỏa đáng để phát triển đất 
nước trong giai đoạn mới. Nghiên cứu 
khoa học tự nhiên chưa tạo đủ năng lực 
dự báo chính xác, làm rõ nguyên nhân 
và đề xuất giải pháp khắc phục có hiệu 
quả tác hại của thiên tai, dịch bệnh 
phát sinh. Tình trạng phân tán khiến 
không ít vấn đề trùng lặp, mang tính 
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giải thích, minh họa đã làm giảm thấp 
giá trị của những nghiên cứu khoa học 
xã hội và nhân văn.  

Đổi mới công nghệ và sản phẩm là 
giải pháp quan trọng để nâng cao năng 
lực cạnh tranh. Về mặt này, KH&CN 
thể hiện ảnh hưởng chưa rõ nét đối với 
nâng cao chất lượng tăng trưởng và 
năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. 
Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), 
chỉ số năng lực cạnh tranh của nền 
kinh tế Việt Nam còn ở mức thấp (năm 
2005 xếp thứ 74 và 2006 xếp thứ 77 
trong 125 nước xếp hạng). Thực tế diễn 
ra cũng đã phản ánh tình trạng công 
nghệ trong nước ở trình độ thấp. Nhiều 
khảo sát cho thấy, Việt Nam rất thiếu 
công nghệ nền; khoảng 80%-90% công 
nghệ dùng trong doanh nghiệp là công 
nghệ nhập khẩu; 75% dây chuyền thuộc 
thế hệ của những thập niên 1980, 1990 
với 50% là đồ tân trang và 75% đã hết 
giá trị khấu hao. Tốc độ đổi mới công 
nghệ chậm (dưới 10%/năm), mức đầu tư 
thấp (nhỏ hơn 0,5% doanh thu), và theo 
tổ chức Hợp tác kỹ thuật GTZ, khoảng 
0,1% doanh thu doanh nghiệp được 
dành cho đổi mới công nghệ, nhập khẩu 
công nghệ đang dưới mức 10% tổng kim 
ngạch nhập khẩu. Chính sách công 
nghiệp chưa đủ hấp dẫn để xây dựng 
những ngành công nghiệp then chốt và 
công nghiệp phụ trợ, làm cơ sở nâng cao 
trình độ công nghệ cho các ngành và 
lĩnh vực khác trong nền kinh tế (6). 

Phân tích thực trạng đầu tư của 
Nhà nước, giới nghiên cứu nhận thấy, 
nửa đầu thập niên 2010, tổng chi ngân 
sách nhà nước cho KH&CN, chỉ từ 
0,42% đến 0,52% GDP. Bên cạnh đó, 
việc sử dụng nguồn vốn này hiệu quả 
chưa cao, nhiều ngành và địa phương 
đã sử dụng vốn đầu tư phát triển 

KH&CN từ ngân sách vào xây dựng cơ 
bản và những công việc không liên 
quan đến KH&CN. Với nguồn kinh phí 
ít ỏi, cộng với đầu tư dàn trải nên 
những công nghệ trọng điểm có ý nghĩa 
quyết định tạo ra sản phẩm chiến lược, 
cũng như ngành nghề mới rất chậm 
phát triển; những ngành có giá trị xuất 
khẩu lớn chủ yếu là bán nguyên liệu 
hoặc gia công nên lợi thế gia tăng thấp 
trong chuỗi giá trị toàn cầu (7, 8). 

Đi tìm nguyên nhân của những tồn 
tại, hạn chế trong hoạt động KH&CN 
nước nhà, số đông nhà phân tích cho 
rằng, đường lối và những chủ trương 
của Đảng và Nhà nước đúng đắn, 
nhưng do nhận thức chưa thấu đáo 
hoặc vì trình độ giới hạn hay bị che lấp 
bởi thủ thuật của các nhóm lợi ích khác 
nhau, nên không ít nhà hoạch định và 
thực thi chính sách KH&CN chưa bắt 
kịp những thay đổi nhanh chóng của 
đất nước, khu vực và xu thế phát triển 
toàn cầu.  

Dường như các ưu tiên chính sách, 
kể cả quốc sách hàng đầu, dành cho 
KH&CN còn dừng ở mức văn kiện Nghị 
quyết của Đảng, chứ chưa cụ thể hóa 
được thành những giải pháp đi vào cuộc 
sống. Trong quá trình chuyển đổi nền 
kinh tế, cơ chế thị trường đang hình 
thành, môi trường kinh doanh còn thiếu 
cạnh tranh bình đẳng, việc duy trì bao 
cấp và độc quyền của doanh nghiệp nhà 
nước kéo dài đã dẫn đến nhiều bất cập 
trong cơ chế, tổ chức quản lý và chính 
sách thúc đẩy hoạt động KH&CN. Quá 
trình đổi mới cơ chế còn nhiều vướng 
mắc, thể hiện sự lúng túng trên nhiều 
lĩnh vực. 

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt 
động KH&CN đòi hỏi phải có sự tham 
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gia của mọi thành phần kinh tế, đặc 
biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh 
doanh. Đáng tiếc là cơ chế quản lý 
KH&CN nhiều năm qua đã nặng về 
phía Nhà nước, chưa động viên được lực 
lượng xã hội tham gia vào các hoạt 
động KH&CN, từ đề xuất nhiệm vụ 
nghiên cứu đến huy động nguồn lực tài 
chính, tổ chức triển khai thực hiện và 
mở rộng việc áp dụng kết quả thử 
nghiệm trong đời sống xã hội. Tình 
trạng phổ biến vẫn là, các nhà khoa học 
đề xuất nhiệm vụ KH&CN dựa trên khả 
năng thực hiện của cá nhân và tổ chức 
khoa học, chứ chưa từ đòi hỏi và nhu cầu 
của doanh nghiệp trong thực tế sản xuất 
kinh doanh. Mặt khác, cơ chế liên kết 
giữa các tổ chức khoa học thiếu đồng bộ, 
đầu tư kinh phí và sử dụng kết quả 
nghiên cứu chưa rõ ràng đã hạn chế 
không nhỏ việc sử dụng kết quả nghiên 
cứu của những ngành khác nhau (cả về 
khoa học xã hội-nhân văn và khoa học 
kỹ thuật) để phát huy lợi thế địa bàn 
lãnh thổ và trong các doanh nghiệp. 

Theo GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết, 
một trong những tắc nghẽn chủ yếu 
trong hoạt động KH&CN hiện nay 
chính là cơ chế tài chính. Cơ chế này 
nặng tính bao cấp, không phù hợp với 
đặc thù và không đáp ứng được yêu cầu 
của hoạt động KH&CN, không tạo điều 
kiện cho cơ quan quản lý nhà nước bảo 
đảm sử dụng đúng mục đích và hiệu 
quả nguồn kinh phí KH&CN. Ông cho 
rằng, quan điểm của các nhà hoạch 
định chính sách vẫn nặng về ngân sách 
nhà nước chứ chưa dùng cơ chế thị 
trường để làm động lực phát triển 
KH&CN. Quy định hiện hành vẫn 
khuyến khích doanh nghiệp nhập công 
nghệ, thiết bị nước ngoài, ít quan tâm 
đến đầu tư nghiên cứu hoặc hướng về 

thị trường trong nước, chưa có giải pháp 
phù hợp để huy động khu vực tư nhân, 
nhất là các doanh nghiệp đầu tư cho 
nghiên cứu và đổi mới công nghệ (6). 

Bất cập trong quản lý nhà nước còn 
thể hiện ở vai trò điều phối hoạt động 
toàn ngành chưa được coi trọng, đã dẫn 
đến tình trạng quản lý chồng chéo, đặc 
biệt trong cấp phát tài chính cho 
KH&CN. Việc phân cấp quản lý, giao 
nhiệm vụ KH&CN chưa gắn với trách 
nhiệm của người đứng đầu các ngành 
và địa phương, cũng như phân định rõ 
chức trách trong phối hợp giữa các tổ 
chức khiến sự phân tán diễn ra phổ 
biến. Thực tế này đòi hỏi cơ quan quản 
lý KH&CN ở cấp trung ương phải được 
cải thiện để có đủ thẩm quyền đề xuất 
và thực hiện điều phối thống nhất, kể 
cả việc phân bổ kinh phí đầu tư trong 
chiến lược phát triển KH&CN... 

IV. Thay lời kết 

Với kỳ vọng tạo sự chuyển biến rõ 
rệt về quản lý để KH&CN thực sự phát 
huy vai trò động lực phát triển kinh tế 
xã hội, đưa đất nước trở thành quốc gia 
công nghiệp phát triển theo hướng hiện 
đại vào năm 2020, Chiến lược phát 
triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 đã 
được Chính phủ phê duyệt tháng 
4/2012. Chiến lược nhấn mạnh vai trò 
chủ đạo của KH&CN trong tạo sự phát 
triển đột phá lực lượng sản xuất, nâng 
cao năng lực cạnh tranh và chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng của nền kinh tế. 
Theo đó, mục tiêu được xác định đến 
năm 2020, giá trị sản phẩm công nghệ 
cao và ứng dụng công nghệ cao phải đạt 
45% GDP, và tổng đầu tư xã hội cho 
KH&CN ở mức 1,5% GDP năm 2015, để 
đến 2020 đạt trên 2% GDP (5). 
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Thời gian đến năm 2020 không còn 
dài, mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra nặng 
nề, đòi hỏi các nhà hoạch định chính 
sách KH&CN phải đủ tỉnh táo để tìm 
giải pháp vượt qua trở ngại trong bối 
cảnh khó khăn của nền kinh tế và khả 
năng yếu kém của các doanh nghiệp 
trong nước. Đạt mục tiêu 45% GDP từ 
sản phẩm công nghệ cao là việc không 
đơn giản, bởi không thể chỉ trông chờ 
vào các cơ sở ươm tạo và một số khu 
công nghệ cao, mà cần có sự tham gia 
và chuyển hóa rộng rãi của các ngành 
kinh tế-kỹ thuật và cộng đồng doanh 
nghiệp.  

Loại trừ lĩnh vực công nghệ thông 
tin, số đông doanh nghiệp nước ta còn 
trong tình trạng công nghệ và kỹ thuật 
lạc hậu; thiếu vốn đầu tư và nguồn 
nhân lực chất lượng cao. Mặt khác, đầu 
tư huy động từ mọi nguồn hiện nay mới 
đạt 800 triệu USD/năm; nếu không có 
cơ chế đặc biệt trong chia sẻ rủi ro để 
huy động được các nguồn lực xã hội đầu 
tư hàng chục tỷ USD cho KH&CN thì 
mục tiêu 2% GDP vào năm 2020 cũng 
sẽ xa vời.  

Với quy định hiện hành, âm hưởng 
chủ đạo vẫn là ngân sách. Đổi mới được 
tập trung chủ yếu vào việc nâng cao 
chất lượng hoạt động của các tổ chức 
khoa học công lập và doanh nghiệp nhà 
nước, chưa lấy cơ chế thị trường làm 
động lực thúc đẩy thì rất khó đạt được 
kỳ vọng đặt ra. 

Trước yêu cầu đưa đất nước trở 
thành nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại và vượt qua bẫy thu nhập 
trung bình để tham gia vào khối nước 
phát triển, những năm tới KH&CN 
phải thực sự giữ vai trò động lực then 
chốt của quá trình công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá. Từ những vấn đề gợi ra, 
giải pháp đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ 
chế quản lý KH&CN có thể là khâu đột 
phá để phát triển và nâng cao hiệu quả 
hoạt động KH&CN. Việc đổi mới cần 
được bắt đầu từ tư duy mới để mở rộng 
hoạt động này ra toàn xã hội, huy động 
được đông đảo lực lượng xã hội, đặc biệt 
là cộng đồng doanh nghiệp, thực sự 
tham gia theo hướng cạnh tranh bình 
đẳng của cơ chế thị trường. 
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